MỤC TIÊU VÀ MA TRẬN ĐỀ  KIỂM TRA  HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2015– 2016
Môn: Công nghệ 8

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết cách trình bày, làm bài kiểm tra đúng yêu cầu.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành yêu cầu của đề kiểm tra.

3. Thái độ: Học sinh làm bài nghiêm túc, đúng yêu cầu của đề.

II. Ma trận :
	Nội dung chính
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Đồ dùng điện gia đình
	 2 câu 
1đ
	1 câu
2điểm
	
	3 câu

3,0 điểm

	Sử dụng hợp lí điện năng
	
	
	2 câu 
5,0đ
	2 câu

5,0 điểm

	 Mạng điện trong nhà
	2 câu
2đ
	
	
	2 câu

2,0 điểm

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	4 câu

  3,0 điểm
	1 câu

2,0 điểm
	2 câu

5,0 điểm
	7 câu

10 điểm


	Người ra đề
	Tổ trưởng duyệt
	BGH duyệt

	
	
	


	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Ii

Năm hỌC: 2015- 2016
MÔN: CÔNG NGHỆ

Thời gian: 45 phút - Không kể thời gian phát đề

Ngày kiểm tra:   /4/2016


I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu I: (1,5 điểm)  Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

  1. Vật dụng thuộc nhóm vật liệu dẫn điện: 
A. Dây tóc bóng đèn, bóng thuỷ tinh, thuỷ tinh đen.   B.  Lõi dây dẫn điện,  dây cầu chì.

C. Lõi dây dẫn điện, dây tóc bóng đèn. 
         D.  Dây tóc bóng đèn, vỏ dây điện.
  2. Dây đốt nóng của đồ dùng Điện- Nhiệt thường làm bằng Phero- Crôm hoặc Niken - crôm vì 

A. dẫn điện tốt.                                                      B. màu sắc sáng bóng.

C. điện trở suất lớn và chịu được nhiệt độ cao.     D. dẫn nhiệt tốt.
  3. Thiết bị, đồ dùng điện nào có số liệu kĩ thuật không phù hợp với điện áp định mức mạng điện trong nhà.

           A. Phích cắm: 250V- 5A                      B. Bóng đèn: 220V- 75W

           C. Bàn là: 220V- 1000W                      D. Nồi cơm điện: 110V- 600W.

Câu II: (1,5 điểm) Hãy nối các từ ở cột A với các từ ở cột B sao cho đúng nội dung phân nhóm thiết bị điện.

	A
	
	B

	1. Thiết bị đóng cắt
	
	a. Công tắc

	
	
	b. Phích cắm

	2. Thiết bị lấy điện
	
	c. Câù dao

	
	
	d. Cầu chì

	3. Thiết bị bảo vệ
	
	e. ổ cắm

	
	
	f. Ap tô mát


Kết quả nối: 1 -  ........           2 - ...............                    3 - ..............              
II. Tự luận ( 7 điểm)
Câu 1( 3 điểm )  Tính số tiền điện một gia đình phải trả trong một tháng (Giả sử 30 ngày dùng như nhau) gồm có các đồ dùng sau:


	TT
	
Tên đồ dùng

	Số lượng

(cái)
	Công suất

P(W)
	Thời gian sử dụng t  (h)
	Điện năng

Tiêu thụ A(Wh)

	1
	Đèn sợi đốt
	1
	40
	2
	

	2
	Đèn huỳnh quang
	2
	20
	4
	

	3
	Tivi
	1
	80
	2
	

	4
	Quạt điện
	2
	60
	2
	

	 5
	Nồi cơm điện
	1
	450
	2
	


                            Biết rằng 1KWh  giá 1200 đồng.

Câu 2 ( 2 điểm )
Khi sử dụng động cơ điện một pha cần  chú ý những gì ?
Câu 3 ( 2 điểm )
Trình bày đặc điểm và  những yêu cầu của mạng điện trong nhà? 

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: Công nghệ 8
NĂM HỌC 2015 - 2016
I. Trắc nghiệm:
 Câu I: (1,5 điểm)   Mỗi ý trả lời đúng ( 0.5 điểm.)         

                    1 - B, C          
                   2 - C

          
3 - D            
 Câu II: (1,5 điểm)   Mỗi ý trả lời đúng ( 0.25 điểm.)         

                    1 -  a, c                              2 – b, e                      3 – d, f

II. Tự luận:
Câu 1( 3 điểm )
- Tính điện năng tiêu thụ trong ngày cho các đồ dùng điện: cho 1,25 điểm

	tt
	Tên đồ dùng
	Số lượng

(cái)
	Công suất

P(W)
	Thời gian sử dụng t  (h)
	Điện năng

tiêu thụ A(Wh)

	1
	Đèn sợi đốt
	1
	40
	2
	80

	2
	Đèn huỳnh quang
	
2
	20
	4
	160

	3
	Tivi
	1
	80
	2
	160

	4
	Quạt điện
	2
	60
	2
	240

	 5
	Nồi cơm điện
	1
	450
	2
	900

	
	Tổng
	
	
	
	


- Tổng điện năng tiêu thụ trong một ngàylà: 

        80 + 160 + 160 +240+ 900 = 1540 (Wh)                      ( 0,75 điểm ) 

- Tổng điện năng tiêu thụ một tháng: 

        1540 x 30 = 46200(Wh) = 46,2(KWh)                           ( 0,5 điểm )
- Số tiền điện phải trả là: 46,2 x 1200 = 55440 (đồng)           ( 0,5 điểm )
Câu 2 ( 2 điểm )  Khi sử dụng động cơ điện cần chú ý.
- Sử dụng đúng điện áp định mức của động cơ điện. Không để động cơ làm việc quá công suất định mức .     ( 0,5 điểm )
- Kiểm tra động cơ và tra dầu mỡ thường xuyên( 0,5 điểm )

- Đặt động cơ chắc chắn, nơi khô ráo, ít bụi.           ( 0,5 điểm )

- Động cơ mới mua hoặc để lâu không sử dụng, khi sử dụng cần dùng bút thử điện kiểm tra xem điện có rò ra vỏ không.           ( 0,5 điểm )

Câu 3 ( 2 điểm )
* Đặc điểm mạng điện trong nhà
- Điện áp của mạng điện trong nhà có điện áp thấp.  Ở nước ta mạng điện trong nhà có cấp điện áp là 220V  ( 0,5 điểm )
- Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà  rất đa dạng và có công suất điện khác nhau ( 0,25 điểm )
- Sự phù hợp điện áp giữa thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện ( 0,25 điểm )

* Yêu cầu của mạng điện trong nhà.
- Mạng điện được thiết kế, lắp đặt đảm bảo cung cấp đủ điện cho các đồ dùng điện trong nhà và dự phòng cần thiết.                                                                                               ( 0,25 điểm )
- Mạng điện phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngôi nhà.                   ( 0,25 điểm )
- Dễ dàng kiểm tra, sữa chữa. 
                                                                           ( 0,25 điểm )
- Sử dụng thuận tiện, bền chắc đẹp.                                                                     ( 0,25 điểm )
